
 

QUẢN Lý CÔNG MỚI - 

nội dung chủ yếu và một số vấn đề tranh luận 

Nguyễn Trọng Bình(*) 

I. Khái niệm cơ bản 

Quản lý công mới (new public 
management) là một khái niệm liên 
quan tới nhiều lĩnh vực và có nhiều khía 
cạnh khác nhau. Giả thiết lý luận của 
nó là: “Quản lý của tổ chức công cộng và 
quản lý của tổ chức thuộc khu vực tư 
doanh, về bản chất là tương tự nhau”,... 
với tư cách là một cơ chế tổ chức và 
khích lệ đội ngũ nhân viên, quản lý 
được sử dụng thích hợp cả trong khu 
vực công lẫn khu vực tư” (2, tr.9). 

Sở dĩ như vậy là vì, cả quản lý khu 
vực công và tư đều có chức năng quyết 
sách, kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, phối 
hợp và kiểm tra. Nhà quản lý, dù là 
trong khu vực nào, cũng đều cần đến tri 
thức, kỹ năng, công cụ quản lý. Do đó, 
quản lý khu vực công và khu vực tư 
không tồn tại sự khác biệt lớn. Việc hạ 
thấp chi phí giao dịch và một số phương 
pháp mà khu vực tư doanh thực hiện 
cũng có thể được sử dụng thích hợp 
trong quản lý của khu vực công. 

Căn cứ để lý luận này đưa ra giả 
thuyết còn là, hiệu quả quản lý của khu 
vực tư cao hơn một cách phổ biến so với 
khu vực công, do đó, chính phủ cần phải 
nâng cao hiệu suất quản lý công. 

Từ cách đặt vấn đề như vậy, lý luận 
quản lý công mới cho rằng: chỉ có thể 
vận dụng thể chế vận hành cạnh tranh 
của thị trường tự do, tiếp nhận nhiều 
hơn kỹ thuật quản lý của khu vực 
doanh nghiệp, lấy người tiêu dùng làm 
định hướng và tiêu chuẩn để chế định 
chính sách, thì nền hành chính mới có 
thể tạo ra hiệu suất quản lý thỏa mãn 
được mọi người (2, tr.93). Thông qua cải 
cách hành chính, vận dụng một cách 
toàn diện mô thức quản lý của khu vực 
tư, đổi mới mô hình hành chính công 
theo mô hình doanh nghiệp là phương 
hướng về cải cách và phát triển của nền 
hành chính.  ( 

Nhiều học giả đã cố gắng để có thể 
đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về lý 
luận quản lý công mới. Có thể nêu lên 
một số quan điểm sau: 

Quan điểm của Christopher Pollitt 
cho rằng: “Quản lý công mới chủ yếu là 
sự phát triển các nguyên tắc quản lý 
của chủ nghĩa Taylor cổ điển từ đầu thế 
kỷ XX, nó nhấn mạnh tới việc ứng dụng 
lý luận, phương pháp, kỹ thuật và mô 
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thức của quản lý doanh nghiệp vào quản 
lý của khu vực công” (3, pp.52-103). 

Chen Zhenming quan niệm: “Quản 
lý công mới nhấn mạnh quản lý một 
cách chuyên nghiệp, xác định tiêu 
chuẩn và đánh giá hiệu suất một cách 
rõ ràng, dựa vào kết quả mà không phải 
là tính đúng đắn của quá trình (quy 
trình) để đánh giá trình độ quản lý; coi 
trọng việc tiết kiệm chi phí, duy trì sự 
nhạy cảm với người tiêu dùng, nhấn 
mạnh tính kịp thời mà không phải là 
tính phổ biến”. Và “quản lý công mới có 
mấy điểm quan trọng sau đây: Lấy 
quản lý mà không phải là chính sách 
làm tâm điểm; lấy đánh giá hiệu suất 
và hiệu quả làm tâm điểm; phân giải tổ 
chức công mang sắc thái quan liêu 
thành các tổ chức xử lý có hiệu quả các 
vấn đề công cộng; sử dụng thị trường và 
ký kết hợp đồng để bồi dưỡng cạnh 
tranh...” (4).  

Trong tác phẩm Cải cách hành 
chính của Hà Lan và quản lý khu vực 
công, Walter J M Kiekert cho rằng: 
“Quản lý công mới là một định hướng 
cải cách, trong đó nhấn mạnh phong 
cách quản lý của doanh nghiệp, coi 
khách hàng là trên hết và chú trọng 
cạnh tranh thị trường”. 

Còn C. Hood cho rằng: “Quản lý 
công mới là một phương thức quản lý 
mới của khu vực công, nó nhấn mạnh 
tới chế độ trách nhiệm rõ ràng, định 
hướng đầu ra và đánh giá hiệu suất, 
thực hiện phi tập trung hóa về cơ cấu tổ 
chức, vận dụng công cụ, kỹ thuật quản 
lý của khu vực tư và cơ chế thị trường 
để cải thiện hiệu quả hoạt động của khu 
vực công”. 

II. Nội dung chủ yếu 

Lý luận của C. Hood cho rằng, có 
thể khái quát nội dung nghiên cứu chủ 

yếu của quản lý công mới thành bảy 
phương diện: 1) Đổi mới quản lý công 
theo hướng quản lý chuyên nghiệp; 2) 
Tiêu chuẩn và đo lường hiệu suất; 3) 
Kiểm soát đầu ra; 4) Thực hiện phi tập 
trung hóa cơ cấu tổ chức; 5) Cạnh tranh; 
6) Phong cách quản lý của khu vực tư 
nhân; 7) Kỷ luật và tiết kiệm (5, pp.3-
19). ủy ban Quản lý công thuộc Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) 
cho rằng: Tinh thần cơ bản của Quản lý 
công mới là ở chỗ, nó nhấn mạnh tới việc 
bồi dưỡng và xây dựng văn hóa coi trọng 
hiệu suất trong một khu vực công không 
quá tập quyền. 

Đặc trưng của nó là: 1) Quan tâm 
một cách thích đáng tới tính hiệu quả 
và chất lượng phục vụ; 2) Sử dụng mô 
thức phân quyền để tăng tính thích ứng, 
thay thế cho cơ cấu cấp bậc có sự tập 
quyền cao độ; 3) Tìm kiếm một phương 
án linh hoạt và khả thi để có thể mang 
lại hiệu quả cao trong thực hiện chính 
sách; 4) Đặc biệt quan tâm tới tính hiệu 
quả trong cung cấp sự phục vụ trực tiếp 
của các đơn vị khu vực công, bao gồm 
việc hình thành môi trường cạnh tranh 
trong nội bộ khu vực công và giữa các 
đơn vị trong khu vực công; 5) Để tăng 
cường năng lực chỉ đạo phát triển, chính 
phủ cần phải nâng cao năng lực chiến 
lược trong ứng phó với sự thay đổi của 
hoàn cảnh, cũng như năng lực kịp thời 
hành động để đáp ứng tốt nhu cầu và lợi 
ích của công chúng với chi phí thấp 
nhất” (dẫn theo 6). 

Lập luận khác cho rằng, đặc trưng 
chủ yếu của quản lý công mới thể hiện ở 
tám phương diện: 1) Sự điều tiết vĩ mô 
của chính phủ thay thế cho việc chính 
phủ trực tiếp cung cấp sự phục vụ công; 
2) Sự linh hoạt và đơn giản hóa của 
trình tự quyết sách công; 3) Tiết kiệm 
chi tiêu công để phục vụ cho thực tiễn 
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đổi mới; 4) Phi tập trung hóa quyền lực 
công, thực hiện sự tách rời giữa hoạch 
định chính sách với thực hiện chính 
sách; 5) Thực hiện tư hữu hóa để tăng 
cường tính cạnh tranh; 6) Đề cao phong 
cách lãnh đạo linh hoạt và coi trọng quy 
trình quản lý nhân sự; 7) Đi liền với việc 
mở rộng quyền quyết sách, quyền quản 
lý cần phải tăng cường chế độ trách 
nhiệm công của đội ngũ cán bộ công 
chức” (7, tr.142). 

Có học giả lại cho rằng, quản lý công 
mới với tư cách là phương pháp quản lý, 
có các đặc điểm sau: 1) Là một phương 
pháp quyết sách nhấn mạnh tới hiệu 
quả, kết quả và chất lượng phục vụ; 2) 
Thực hiện phân quyền để tăng cường sự 
thích ứng thay thế cho cơ cấu tổ chức 
mang nặng tính đẳng cấp và sự tập 
trung cao độ về quyền lực; 3) Có thể tìm 
được sự linh hoạt về phương pháp cung 
ứng các sản phẩm công để thay thế cho 
sự cung ứng mang tính trực tiếp, từ đó 
giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu 
quả chính sách; 4) Quan tâm tới sự 
tương ứng giữa quyền lực và trách 
nhiệm, coi đây là mắt khâu then chốt để 
nâng cao hiệu suất; 5) Tạo môi trường 
cạnh tranh trong nội bộ khu vực công và 
giữa các đơn vị trong khu vực công; 6) 
Tăng cường năng lực quyết sách chiến 
lược của trung ương, đảm bảo tính 
nhanh chóng và linh hoạt trong việc 
ứng phó với sự thay đổi của môi trường 
với chi phí thấp nhất; 7) Thông qua việc 
thực hiện chế độ báo cáo về kết quả và 
chi phí để nâng cao tinh thần trách 
nhiệm và độ minh bạch (dẫn theo 8). 

III. Chủ trương chính sách 

Quản lý công mới đã đề xuất lý luận 
về “chính phủ có hạn” và mô thức quản 
lý công dựa vào thị trường để khắc phục 
“sự thất bại của chính phủ”. Chủ trương 

chính sách của lý luận quản lý công 
mới, về đại thể có thể khái quát thành 
một số phương diện sau: 

Thứ nhất, đổi mới khu vực công. Do 
những tồn tại của nó nên việc tiến hành 
đổi mới đối với khu vực công là cần 
thiết. Mục tiêu trực tiếp của nó là: 1) 
Nâng cao hiệu quả công việc và hiệu 
quả việc bố trí các nguồn lực của khu 
vực công; 2) Nâng cao mức độ hiệu quả 
trong các chương trình, kế hoạch của 
chính phủ; 3) Thông qua việc thay đổi 
chức năng, thu hẹp quy mô khu vực 
công và đội ngũ nhân viên để giảm chi 
tiêu ngân sách của chính phủ; 4) Đa 
dạng hóa và cải thiện chất lượng về 
cung cấp sản phẩm và dịch vụ công của 
khu vực công; 5) Tăng cường năng lực 
đáp ứng của phục vụ công đối với nhu 
cầu của công chúng, đảm bảo để công 
chúng đạt được sự phục vụ công một 
cách dễ dàng hơn; 6) Tăng cường độ 
minh bạch về hành vi hành chính, hạn 
chế các “sơ hở” làm nảy sinh các hành vi 
và hiện tượng tiêu cực trong nội bộ khu 
vực công; 7) Hoàn thiện cơ chế trách 
nhiệm của các tổ chức công, làm cho tổ 
chức công và người đứng đầu tổ chức 
công đảm nhận tốt hơn trách nhiệm của 
mình đối với các bên có liên quan (9, 
p.93-109). Để thực hiện những mục tiêu 
trên, cần thiết phải thực hiện một số 
nguyên tắc và phương pháp khác của lý 
luận quản lý công. 

Thứ hai, áp dụng mô thức quản lý 
của doanh nghiệp. Theo quan điểm của 
quản lý công mới, dù là quản lý của khu 
vực công hay là quản lý của khu vực tư 
nhân, bản chất của nó tương tự nhau, 
sự khác nhau chỉ thể hiện ở một số 
phương diện thứ yếu. Quản lý ở khu vực 
tư nhân đã cho thấy tính tối ưu về trình 
độ quản lý, điều này được thể hiện ở 
nhiều phương diện, chẳng hạn như sự 
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linh hoạt, hiệu quả, chất lượng, trình độ 
và chất lượng phục vụ, năng lực đổi 
mới,... Vì thế, chính phủ cần thiết phải 
vận dụng “tinh thần doanh nghiệp” vào 
tổ chức và hoạt động của mình, đổi mới 
văn hóa hành chính; tiếp đó hình thành 
một nền hành chính có sinh lực và sức 
sống, có năng lực thích ứng và tinh thần 
đổi mới. Đồng thời, cần thiết phải học 
hỏi lý luận quản lý, mô thức quản lý, 
nguyên tắc quản lý, kỹ thuật quản lý 
của doanh nghiệp, bao gồm cả việc tiếp 
nhận các nhân viên quản lý từ các 
doanh nghiệp vào làm việc trong khu 
vực công để góp phần đổi mới nền hành 
chính, khắc phục những yếu kém trong 
hoạt động của nền hành chính, nâng cao 
hiệu quả hành chính và cải thiện chất 
lượng phục vụ công. 

Thứ ba, thiết lập cơ chế lấy khách 
hàng làm định hướng. Bản chất của nó 
là vận dụng nguyên tắc “khách hàng là 
trên hết”, “khách hàng là tối cao” của 
thị trường, xem công chúng là khách 
hàng của các tổ chức công, tôn trọng sự 
lựa chọn của khách hàng, coi sự hài lòng 
của khách hàng là mục tiêu trong thực 
thi nhiệm vụ của nền hành chính. ý 
nghĩa của việc thiết lập cơ chế “lấy 
khách hàng làm định hướng” trong khu 
vực công là ở chỗ, coi việc thực hiện lợi 
ích của công dân, công chúng là tiêu 
chuẩn giá trị cuối cùng của nghiên cứu 
hành chính công, và cũng là mục tiêu 
cuối cùng của quản lý hành chính. Đồng 
thời, công chúng chính là vị “thẩm 
phán” cuối cùng đánh giá hiệu quả, chất 
lượng phục vụ của khu vực công, của 
quản lý công. Chính vì lẽ đó, việc thiết 
lập cơ chế “lấy khách hàng làm định 
hướng” đã đặt cơ sở cho nghiên cứu dân 
chủ hành chính và mô hình nền hành 
chính phục vụ. Để thực hiện cơ chế “lấy 
khách hàng làm định hướng”, khu vực 

công cần phải đề ra tiêu chuẩn phục vụ 
một cách rõ ràng, có sự cam kết phục vụ 
với khách hàng, tiến hành điều tra ý 
kiến khách hàng để làm cơ sở cho việc 
cải thiện chất lượng phục vụ công. Trên 
thực tế, cho đến nay, ở nhiều nước, nhất 
là các nước phương Tây, việc ban hành 
đồng bộ các quy định về tiêu chuẩn phục 
vụ ở các đơn vị công (nhất là các đơn vị 
cung cấp dịch vụ công), thực hiện việc 
đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn 
vị công, trong đó chú trọng việc trao cho 
người dân quyền và các công cụ cần thiết 
để tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt 
động, chất lượng phục vụ của các đơn vị 
công chính là sự thể hiện rõ nét việc vận 
dụng lý luận quản lý công mới vào thực 
tiễn đổi mới hành chính.  

Thứ tư, vận dụng cơ chế cạnh tranh. 
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của 
nền hành chính, tối ưu hóa việc cung 
cấp các sản phẩm công và hạ thấp chi 
phí hành chính thì việc áp dụng cơ chế 
cạnh tranh thị trường là sự lựa chọn 
đáng tin cậy. Vì thế, cũng giống như các 
quy tắc của thị trường, khu vực công 
cần phải thông qua thị trường để đạt 
được các nguồn lực, đồng thời có sự cạnh 
tranh với các tổ chức khác. Cần chú 
trọng vào việc phát triển kỹ thuật thông 
tin, coi trọng quản lý và phát triển 
nguồn nhân lực, nâng cao năng lực 
hành chính. Quan trọng hơn là, trong 
nội bộ nền hành chính cần phải thực 
hiện một cách rộng rãi việc đánh giá kết 
quả hoạt động, hiệu suất quản lý, hiệu 
suất hoạt động; quy định rõ ràng mục 
tiêu công việc; đồng thời, sáng tạo và sử 
dụng tổng hợp các phương thức và 
phương pháp mang tính công cụ để góp 
phần nâng cao hiệu suất hoạt động, 
như: đánh giá định lượng về hiệu suất 
công việc, thực hiện chế độ hợp đồng 
làm việc, khen thưởng trực tiếp về vật 
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chất, tiến hành đánh giá kết quả công 
việc cuối cùng. 

Thứ năm, coi trọng kết quả. Quản lý 
công mới cho rằng, trọng điểm của 
nghiên cứu hành chính công và quản lý 
hành chính cần chuyển sang “kết quả” 
mà không phải là “quá trình”. Quá trình 
vận hành của tổ chức công truyền thống 
là dựa trên một loạt các quy định chính 
thức và thủ tục rất cứng nhắc. Để duy 
trì sự vận hành cho hệ thống này, khu 
vực công đã phải đầu tư quá nhiều các 
nguồn lực khiến hiệu quả thấp, phản 
ứng chậm, cứng nhắc. Điều này rõ ràng 
đã khiến cho tổ chức công rất khó thích 
ứng với yêu cầu của xã hội trong thời 
đại hậu công nghiệp hóa và thông tin. 
Vì thế, cần thiết phải chuyển từ một 
nền hành chính quá coi trọng vào quá 
trình công việc và đầu vào sang coi 
trọng kết quả và đầu ra. Mục đích của 
nó là ở chỗ chuyển mô hình tổ chức từ 
chỗ lấy quy tắc làm “định hướng” sang 
lấy hoàn thành nhiệm vụ làm “định 
hướng”. Cùng với điều này, “giải quyết 
vấn đề” chính là quan niệm cốt lõi của 
quản lý công mới. 

Thứ sáu, thực hiện hợp tác xã hội. 
Chính phủ cần phải thực hiện tốt vai trò 
là “người cầm lái”, vai trò “hoa tiêu” chứ 
không phải vai trò “chèo thuyền”. Ngoài 
một số chức năng mà khu vực công phải 
độc lập thực hiện ra, nhiều chức năng 
quản lý vốn trước đây do khu vực công 
đảm nhiệm, nay cần hợp tác với khu vực 
doanh nghiệp để thực hiện. Để làm được 
điều này, một mặt, khu vực công cần 
phải đổi mới quan niệm hành chính, 
không tự cho mình sự độc quyền và lũng 
đoạn đối với các nguồn lực công, trực 
tiếp thực hiện việc cung cấp các sản 
phẩm và dịch vụ công; mặt khác, áp 
dụng các hình thức như đấu thầu rộng 
rãi, quản lý chất lượng, quản lý mục 

tiêu để phát huy vai trò của khu vực 
doanh nghiệp vào việc tham gia cung 
ứng các sản phẩm và dịch vụ công.  

Sự hợp tác giữa khu vực công với các 
tổ chức phi chính phủ (Non – 
Government Organization, NGO) cũng 
rất quan trọng. Các tổ chức phi chính 
phủ cho dù có sự khác nhau về tôn chỉ, 
mục đích, mục tiêu giá trị, kết cấu tổ 
chức, phương thức vận hành, nhưng với 
đặc điểm phân bố rộng rãi, số thành 
viên lớn, phản ứng và hành động nhanh 
nên có sức động viên quần chúng và sức 
ảnh hưởng xã hội tương đối lớn. Vì thế, 
khu vực công cần có thái độ tích cực với 
các tổ chức phi chính phủ, thiết lập sự 
hợp tác linh hoạt và rộng rãi với các tổ 
chức này. Điều này không chỉ có thể góp 
phần giảm thiểu chức năng của chính 
phủ, hạ thấp chi tiêu công; mà còn là 
phương thức quan trọng để khơi dậy và 
phát huy nguồn vốn xã hội cho sự phát 
triển của mỗi quốc gia. Do đó, chính phủ 
cần nới lỏng kiểm soát, sửa đổi một số 
quy tắc công không còn phù hợp, bao 
gồm cả các quy định pháp luật để góp 
phần tạo ra môi trường, điều kiện thuận 
lợi cho sự phát triển lành mạnh của các 
tổ chức phi chính phủ.  

Thực tiễn cải cách hành chính dưới 
sự dẫn dắt của lý luận quản lý công mới 
bao gồm nhiều phương diện khác nhau, 
đó là: đổi mới cơ cấu tổ chức của bộ máy 
hành chính, cải cách thể chế lãnh đạo, 
cải cách thể chế tài chính công, cải cách 
thể chế quản lý nhân sự khu vực công, 
chú trọng việc đánh giá hiệu suất hoạt 
động của các cơ quan khu vực công, tiến 
hành phân quyền cho chính quyền địa 
phương... Những cải cách này đã góp 
phần quan trọng vào việc cải cách thể 
chế của nền hành chính truyền thống, 
vốn có các đặc trưng như tính thống 



Quản lý công mới...   

 

29 

nhất, hình thức hóa, tiêu chuẩn hóa và 
sự kiểm soát chặt chẽ của trung ương.  

IV. Một số vấn đề tranh luận 

Quản lý công mới từ khi xuất hiện 
đến nay, từ cơ sở lý luận, chủ trương 
chính sách, đến nguyên tắc và phương 
pháp quản lý của nó đều gặp phải 
không ít chỉ trích. Những ý kiến chỉ 
trích và phê bình đối với quản lý công 
mới có thể khái quát thành một số 
phương diện sau: 

Một là, nặng về hình thái ý thức. ý 
kiến chỉ trích cho rằng, tư tưởng cốt lõi 
của quản lý công mới, về căn bản là 
niềm tin nặng về hình thái ý thức của 
các nhân vật chính trị (3, p.110-148), là 
sự vận dụng chủ nghĩa bảo thủ mới vào 
lĩnh vực quản lý công, là triết học quản 
lý công của chính phủ “cánh tả”. Sở dĩ 
như vậy là vì, chủ nghĩa quản lý mặc dù 
về hình thức rất sôi động, nhưng các lý 
thuyết chính của nó chỉ là một loại “chủ 
nghĩa Taylor mới”, “cùng lắm như chiếc 
bình, bề ngoài thì mới, nhưng quan 
niệm bên trong thì không có gì mới” (9). 
Đấy là về mặt lý luận. Còn trên thực 
tiễn, tư tưởng hạ thấp chi phí mà nó đề 
ra không mang lại mấy hiệu quả, chi 
tiêu công của chính phủ vẫn rất lớn. Nói 
cách khác, quản lý công mới không có 
đóng góp đáng kể về mặt đổi mới lý 
luận, không đưa đến sự thay đổi đáng 
kể trong thực tiễn, mà chỉ là một sự 
cuồng tín về tư tưởng.  

Hai là, sự chệch hướng về giá trị xã 
hội của khu vực công. ý kiến chỉ trích 
cho rằng, lý luận và chủ trương mà quản 
lý công mới đề ra đã làm lẫn lộn sự khác 
biệt về bản chất giữa khu vực công với 
khu vực tư. Quản lý khu vực công và 
quản lý khu vực tư về thuộc tính bản 
chất là khác nhau. Sai lầm căn bản là 

đã coi nhẹ tính chất “công cộng” của 
hành chính công (11, p.159-191). Sự coi 
nhẹ này tất yếu dẫn đến việc hành chính 
công sẽ xa rời tính chất công với tư cách 
là một thuộc tính bản chất của nó. 

Những ý kiến chỉ trích và phê bình 
còn cho rằng, “giữa quản lý công và 
quản lý khu vực tư trên những phương 
diện không quan trọng thì giống nhau, 
nhưng trên những phương diện quan 
trọng thì khác nhau” (xem: 12). Về mục 
tiêu đương nhiên là khác nhau, và cũng 
không thể giống nhau. Mục đích cơ bản 
của khu vực tư là lợi nhuận; lợi nhuận 
là giá trị cơ bản mà nó theo đuổi; sứ 
mệnh và giá trị của nó là đơn nhất. Do 
đó, việc nhấn mạnh tới các giá trị như 
kinh tế, hiệu quả là phù hợp với logic của 
khu vực tư. Còn khu vực công do phải 
đảm nhận sứ mệnh bảo vệ, duy trì 
nguyên tắc và thể chế hiến pháp; duy trì 
và phát triển các giá trị cơ bản của xã hội 
dân chủ như tự do, dân chủ, bình đẳng; 
phải chú trọng tới các vấn đề như lợi ích 
quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền lực công 
dân, lợi ích công dân, lợi ích công cộng, 
đạo đức công cộng, công bằng xã hội, 
trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ quốc tế... 
nên nó không thể đơn thuần theo đuổi 
các giá trị như các giá trị kinh tế.  

Ba là, "thỏa mãn khách hàng" đáng 
để hoài nghi. ý kiến phê bình cho rằng, 
khác với quan hệ kinh doanh và quan 
hệ dân sự trong khu vực tư, ở đó có sự 
bình đẳng trong quan hệ giữa người 
mua và người bán, “người tiêu dùng” 
của khu vực công không đơn thuần là 
người mua (hoặc khách hàng), mà còn ở 
tư cách là công dân, người nộp thuế, là 
người tham gia chính trị, là người ủy 
quyền cho khu vực công và là “người sở 
hữu” chính phủ (13, pp.263-271). Vì thế, 
hạ thấp vai trò của công dân ở tư cách 
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khách hàng là không xác đáng. Vấn đề 
còn ở chỗ, trong xã hội dân chủ có sự đa 
dạng về mặt giá trị và lợi ích thì chính 
phủ với tư cách là người cung cấp sản 
phẩm công, trong một không gian và 
thời gian thống nhất, không thể cung 
cấp được tất cả sự phục vụ để thỏa mãn 
nhu cầu và đòi hỏi của tất cả mọi người. 
Hơn nữa, chính phủ vừa là người cung 
cấp sự phục vụ công, nhưng đồng thời 
cũng là người thực hiện vai trò quản lý, 
thực thi và chấp hành pháp luật. Điều 
này có nghĩa, để có thể duy trì lợi ích 
công cộng, chính phủ buộc phải hạn chế 
nhu cầu nào đó của công dân. Vì thế, 
chủ trương “thỏa mãn khách hàng” mà 
quản lý công mới đề ra chỉ có thể là một 
nguyện vọng tốt đẹp mà thôi. 

Bốn là, vấn đề trách nhiệm của nền 
hành chính. ý kiến phê bình cho rằng, 
biện pháp cải cách theo hướng thị 
trường hóa, bao gồm việc tư hữu hóa 
khu vực công, “khách hàng là trên hết”, 
cạnh tranh nội bộ, kiểm soát chi phí, 
vận hành thị trường... mà quản lý công 
mới đề ra, về bản chất, đã làm thay đổi 
mối quan hệ giữa nền hành chính với 
công dân; trên thực tế là sự rời bỏ trách 
nhiệm thực hiện chức năng phục vụ 
công của nền hành chính. Khi phục vụ 
công, dưới sự tác động của cơ chế cạnh 
tranh thị trường, được giao cho khu vực 
tư và các tổ chức phi chính phủ thì sự 
đòi hỏi và sự giám sát của công dân với 
nền hành chính chuyển thành “trò chơi” 
giữa công dân với tổ chức tư nhân và tổ 
chức phi chính phủ. Giá trị cơ bản của 
xã hội dân chủ, vì thế sẽ bị bóp méo và 
biến dạng.  

* * * 

Với tư cách là một trong những lý 
luận định hướng cho quá trình cải cách 
hành chính trên thế giới từ những năm 

80 của thế kỷ XX đến nay, quản lý công 
mới đã có ảnh hưởng quan trọng đối với 
thực tiễn cải cách hành chính ở các 
nước, nhất là ở các nước phương Tây. 
Tuy vẫn có một số ý kiến khác nhau về 
lý luận này, song cần khẳng định, đối 
với những nước đang trong quá trình 
chuyển đổi, tiến hành đổi mới và hiện 
đại hóa nền hành chính theo hướng hợp 
lý hóa mối quan hệ giữa nền hành chính 
với thị trường, nền hành chính với xã 
hội, nền hành chính với công dân; nâng 
cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục 
vụ công, thì những kiến giải hợp lý của 
lý luận quản lý công mới, trong những 
điều kiện lịch sử cụ thể, đáng để nghiên 
cứu, tham khảo và vận dụng.  
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